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Lời giới thiệu 

Hội đồng Tư vấn Quốc tế về chiếu xạ thực phẩm (ICGFI) được thành lập ngày 9/05/1984 dưới sự bảo hộ 

của FAO, IAEA và WHO. ICGFI bao gồm các chuyên gia và các đại diện khác được tiến cử bởi các 

chính phủ đã chấp nhận các điều khoản của “Tuyên bố” thành lập ICGFI và cam kết tự nguyện đóng 

góp bằng tiền hoặc hiện vật để thực hiện các hoạt động của ICGFI. 

ICGFI có các chức năng sau: 

a. Đánh giá sự phát triển toàn cầu về lĩnh vực chiếu xạ thực phẩm; 

b. Đưa ra các khuyến cáo chính về việc áp dụng chiếu xạ thực phẩm cho các tổ chức và các quốc 

gia thành viên; và 

c. Cung cấp các thông tin khi được yêu cầu qua các tổ chức, tới Hội đồng chuyên gia chung            

FAO / IAEA / WHO và tới ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế CAC về tính lành của thực phẩm 

chiếu xạ. 

Năm 1995 thành viên của ICGFI gồm có các quốc gia sau: 

Argentina, Oxtr©ylia, Bangladesh, Bỉ, Brazin, Bungary, Canada, Chile, Costarica, Bờ biển Ngà, Croatia, 

Cuba, Ecuador, Ai Cập, Pháp, Đức, Ghana, Hy Lạp, Hungary, ấn Độ, Indonesia, Irắc, Israel, Italia, Hàn 

Quốc, Malaisya, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Pakistan, Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Peru, 

Philipin, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Vương quốc Arập, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukaraine, Anh, Mỹ, 

Việt Nam và Nam Tư cũ. 

”Qui phạm thực hành chiếu xạ tốt để kiểm soát vi sinh vật gây bệnh trong thức ăn gia cầm” nhằm mục 

đích thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ thức ăn chăn nuôi ở qui mô thương mại để giảm nhiễm vi sinh 

vật, đặc biệt là vi khuẩn gây bệnh. Đồng thời, ứng dụng này có thể thay thế việc dùng rộng rãi thuốc 

kháng sinh trong thức ăn gia cầm ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ và thương mại thịt gia cầm. Do 

vậy, qui phạm này cũng hữu ích cho ngành công nghiệp và các nhà chức trách trong việc kiểm soát vi 

sinh vật gây bệnh trong thức ăn chăn nuôi. Qui phạm này bổ sung cho TCVN 7247 : 2003 (CODEX 

STAN 106 – 1983) Thực phẩm chiếu xạ − Yêu cầu chung và các qui phạm thực hành tương ứng. 



TCVN 7513 : 2005 

 5

T I ª u   c h u È n   v I ệ t   n a m                                   tcvn 7513 : 2005        

Xuất bản lần 1 

Qui phạm thực hành chiếu xạ tốt để kiểm soát                                           

vi sinh vật gây bệnh trong thức ăn gia cầm 

Code of good irradiation practice for the control of  

pathogenic microorganisms in poultry feed 

 

 

1   Phạm vi áp dụng 

Qui phạm này áp dụng cho các loại thức ăn gia cầm có thành phần chủ yếu là các loại hạt như ngô, lúa 

mỳ hoặc lúa mạch, bánh khô dầu (của các hạt có dầu như: đỗ tương), hạt hướng dương, lạc, hạt bông, 

hạt cải,... và các sản phẩm protein có nguồn gốc động vật như bột cá, bột thịt và bột xương, bột phụ 

phẩm từ động vật. Vì các thức ăn này là nguồn dinh dưỡng chủ yếu cho gia cầm, nên chúng cũng chứa 

các vitamin và chất khoáng cơ bản. 

2   Mục đích của chiếu xạ 

Mục đích chiếu xạ là để khử nhiễm  thức ăn gia cầm hoặc các thành phần của thức ăn để giảm số lượng 

vi sinh vật như vi khuẩn, nấm mốc, và/hoặc côn trùng gây hại. Chiếu xạ không nhằm mục đích bảo 

quản, việc bảo quản đạt được bằng cách giữ sản phẩm ở giá trị hoạt độ nước thấp và/hoặc ngăn chặn 

việc gia tăng độ ẩm và lây nhiễm vi sinh vật từ môi trường bị ô nhiễm, tức là phải dùng bao gói và/hoặc 

áp dụng các điều kiện bảo quản thích hợp. Qui phạm này đặc biệt liên quan đến thức ăn khô và các 

thành phần của chúng. 

Mục đích của việc xử lý chiếu xạ là: 

- Loại trừ hoặc làm giảm số lượng vi sinh vật gây bệnh có trong thức ăn chăn nuôi; 

- Nâng cao chất lượng vệ sinh của thức ăn bằng cách làm giảm tổng số vi sinh vật hoại sinh, đặc 

biệt là nấm mốc; và 

- Loại trừ côn trùng ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào. 
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3   Chiếu xạ 

3.1   Xử lý trước chiếu xạ 

Chiếu xạ được áp dụng cho thức ăn và/hoặc các thành phần thức ăn chăn nuôi. Cần thường xuyên 

quan tâm đến chất lượng thức ăn chăn nuôi và việc áp dụng thực hành sản xuất tốt GMP. Trước khi 

chiếu xạ, tránh để sản phẩm bị nhiễm vi sinh vật và côn trùng quá mức. Nếu không tránh được thì cần 

sử dụng tất cả các biện pháp có thể để giảm thiểu chúng. 

Khi được lấy mẫu và kiểm tra bằng phương pháp thích hợp, thức ăn gia cầm và các thành phần thức ăn 

gia cầm chưa xử lý, được sản xuất, chế biến và bảo quản ở điều kiện vệ sinh tốt nhất, luôn cho thấy bị 

nhiễm đáng kể các loại vi sinh vật khác nhau. Chưa có các tiêu chuẩn qui định mức tối đa về vi sinh vật 

trong thức ăn chăn nuôi, trừ thức ăn chăn nuôi cho mục đích đặc biệt, như  SPF (không có nguồn bệnh) 

cho gia cầm. 

Salmonella thường có mặt trong các thành phần thức ăn có nguồn gốc từ động vật và thực vật, các 

khảo sát về quá trình nhiễm bẩn cho thấy các thành phần thức ăn là những nguồn quan trọng của vi 

khuẩn gây bệnh này. Việc nhiễm bẩn các vi khuẩn khác thuộc nhóm Enterobacteriacae trong các thành 

phần thức ăn này thường rất cao. 

Các thành phần có nguồn gốc từ thực vật thường không tránh khỏi bị nhiễm các loại vi sinh vật khác 

nhau trong đất và đặc biệt là nấm mốc, sự có mặt của nấm mốc có thể dẫn đến sự có mặt và/hoặc hình 

thành độc tố vi nấm. Các tiêu chuẩn đã qui định mức tối đa độc tố vi nấm trong thức ăn chăn nuôi, đặc 

biệt là Aflatoxin, với nồng độ không vượt quá 20 µg/kg. Các độc tố vi nấm khác như Deoxynivalenol, 

Diaxetoxysxirpenol, Ocratoxin và T2 toxin với mức cho phép tối đa tương ứng là 1000 µg/kg, 100 µg/kg,  

300 µg/kg, 100 µg/kg. Lưu ý rằng tất cả các độc tố vi nấm đã có trong thức ăn chăn nuôi đều không bị ảnh 

hưởng bởi xử lý bằng chiếu xạ. 

3.2    Bao gói 

3.2.1   Nguyên liệu thô của thức ăn gia cầm 

Các thành phần thức ăn gia cầm được phân phối ở dạng để rời và thường với khối lượng lớn, được 

chuyển trực tiếp từ xilo này sang xilo khác. Trong ngành công nghiệp chăn nuôi gia cầm dựa vào nguồn 

cung cấp thức ăn chế biến sẵn từ các nhà máy chế biến thức ăn, được xây dựng để xử lý lượng lớn các 

thành phần khác nhau, bao gồm các công đoạn nghiền hạt, trộn và thường có ép viên với tỉ lệ pha trộn 

nhất định. Tất cả các thành phần, loại trừ các thành phần vi lượng bổ sung, được tồn trữ trong các xilo, 

từ đó chúng được chuyển đến thiết bị trộn với tỉ lệ pha trộn được điều khiển bằng máy tính. 

Nếu các thành phần được chiếu xạ trước khi pha trộn, thì chúng cần phải được đảm bảo không bị tái 

nhiễm bằng các biện pháp đặc biệt như lọc không khí để chống bụi và côn trùng. Trong trường hợp 
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chiếu xạ hạt ngũ cốc nhằm diệt côn trùng, cần áp dụng TCVN 7509 : 2005 Qui phạm thực hành chiếu 

xạ tốt để diệt côn trùng trong các loại hạt ngũ cốc. 

ở các trang trại gia cầm qui mô nhỏ, bao bì được dùng để đựng thức ăn hoặc các thành phần thức ăn 

thường được làm bằng chất dẻo, bao giấy hoặc bao đay. Nếu các thành phần thức ăn đó được chiếu xạ 

trong bao bì của chúng thì cần chú ý các điểm sau: 

a. Nói chung, tại liều yêu cầu, vật liệu bao bì thông thường đều phù hợp với sản phẩm chiếu xạ; 

b. Bao bì phải có khả năng bảo vệ; 

c. Các vật liệu bao gói tiếp xúc với các sản phẩm khi chiếu xạ không được làm thay đổi đáng kể 

tính chất của chúng cũng như không được tạo ra chất độc mà có thể truyền sang cho sản phẩm. 

3.2.2   Thức ăn gia cầm chế biến sẵn 

Trong công nghiệp chế biến thức ăn gia cầm hiện đại, các sản phẩm làm sẵn được sản xuất theo nhu 

cầu của trang trại nuôi gia cầm. Pha trộn và xử lý thức ăn tiếp theo được thực hiện ngay trước khi giao 

hàng và bảo quản trong khoảng thời gian ngắn được thực hiện ở nhà máy. Sản phẩm được chuyển đi 

trong các thùng chứa lưu động đóng kín, mỗi loại sản phẩm được sản xuất cho một trang trại riêng. Sản 

phẩm cuối cùng được vận chuyển trực tiếp từ các thùng chứa lưu động vào các xilo của trang trại và 

chuyển tới khu vực cho gia cầm ăn. Trình tự này cần tuân theo thực hành sản xuất và xử lý tốt để giảm 

thiểu sự nhiễm khuẩn cho sản phẩm; một trong các cách để đạt được điều đó là đặt các bộ lọc bụi và 

chống côn trùng tại các cửa thông gió. 

Việc lựa chọn bao bì, vật liệu bao gói phải tuân theo các quy định hiện hành. 

Kích thước và hình dạng của vật chứa sản phẩm dùng để chiếu xạ được xác định một phần bởi các tính 

năng của thiết bị chiếu xạ. Các tính năng quan trọng gồm các đặc trưng của hệ thống vận chuyển sản 

phẩm và nguồn chiếu xạ, cũng như cấu tạo của vật chứa.            

Quá trình chiếu xạ sẽ thuận lợi nếu việc bao gói sản phẩm với hình dạng xác định. Đối với một số thiết 

bị chiếu xạ nhất định, cần thiết phải qui định các kích thước và hình dạng bao gói cụ thể, vì chúng có 

thể không phù hợp với các loại thùng dạng trống, túi hay các thùng chứa lớn khác, chủ yếu được dùng 

để vận chuyển thức ăn và/hoặc các thành phần thức ăn gia cầm trong thương mại. Tuy nhiên, các thiết 

bị chiếu xạ được thiết kế gần đây thường phù hợp với các loại bao gói này. 

3.3   Bảo quản và vận chuyển trước chiếu xạ 

Thường không có yêu cầu riêng về xử lý thức ăn gia cầm trong quá trình bảo quản và vận chuyển trước 

chiếu xạ. Chỉ cần đáp ứng các yêu cầu thực hành tốt để giảm thiểu hư hại và nhiễm bẩn sản phẩm và 

nếu bao gói thì cần duy trì sự nguyên vẹn của bao gói. 
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3.4   Chiếu xạ 

3.4.1  Các yêu cầu và vận hành thiết bị chiếu xạ; các thông số quá trình và các điểm kiểm soát 

vận hành tới hạn; các nguồn bức xạ ion hoá được dùng. 

Khuyến cáo tham khảo các tài liệu sau: 

a. TCVN 7247 : 2003 (CODEX STAN 106 – 1983) Thực phẩm chiếu xạ – Yêu cầu chung. 

b. TCVN 7250 : 2003 CAC/RCP 19 – 1979 (Rev 1 – 1983) Qui phạm thực hành vận hành các thiết 

bị chiếu xạ để xử lý thực phẩm. 

c. Hướng dẫn xây dựng qui định kỹ thuật để kiểm soát thiết bị chiếu xạ thực phẩm. 

Ba tài liệu này đưa ra những yêu cầu và hướng dẫn đối với các thông số quá trình chiếu xạ, các thiết bị 

chiếu xạ và vận hành chúng.  

Theo TCVN 7247 : 2003 (CODEX STAN 106 – 1983), bức xạ ion hoá dùng để chiếu xạ thành phần 

thức ăn gia cầm là: 

a.   Bức xạ gamma phát ra từ các đồng vị 60Co hoặc 137Cs. 

b. Tia X phát ra từ nguồn máy với mức năng lượng nhỏ hơn hoặc bằng 5 MeV. 

c. Chùm điện tử phát ra từ nguồn máy với mức năng lượng nhỏ hơn hoặc bằng 10 MeV. 

Có thể lựa chọn một trong những nguồn này nhưng hạn chế của việc dùng chùm điện tử là do độ đâm 

xuyên của chúng kém nên cần phải chú ý. Máy có năng lượng thấp và chi phí thấp (1 MeV đến 2 MeV) 

có thể dùng cho thức ăn chăn nuôi hoặc thành phần thức ăn chăn nuôi chảy theo dòng tự do, thành lớp 

mỏng, còn máy có năng lượng cao (7 MeV đến 10 MeV) giá thành cao có thể áp dụng cho các túi nông. 

Không thể phân biệt được sản phẩm đã chiếu xạ với sản phẩm chưa chiếu xạ bằng mắt thường, vì thế 

điều quan trọng khi vận hành thiết bị chiếu xạ là cần có rào ngăn cơ học để phân biệt các sản phẩm đã 

chiếu xạ và các sản phẩm chưa chiếu xạ. 

Phải ghi chép đầy đủ về hoạt động của thiết bị và lưu giữ theo qui định.  

Các thành phần thức ăn được chiếu xạ cần phải được phân biệt bằng số lô hoặc bằng các biện pháp 

thích hợp khác. Các biện pháp như vậy có thể là bằng chứng của xử lý chiếu xạ phù hợp với qui định 

hiện hành. 

Hiện sẵn có các chỉ thị làm đổi màu hoặc khi tiếp xúc với bức xạ ở liều qui định sự thay đổi dễ xác định 

được. Các loại chỉ thị này phổ biến trong công nghệ tiệt trùng bức xạ (dùng nhãn dính bằng giấy, hoặc 

vật liệu tương tự được dán vào mỗi đơn vị sản phẩm như hộp cactông) có thể giúp cho người vận hành 
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nhận biết được sản phẩm đã chiếu xạ. Tuy nhiên, phải cẩn thận khi sử dụng các chỉ thị này ở dải liều 

thấp áp dụng cho một số thành phần thức ăn, theo khuyến cáo của nhà sản xuất chúng. 

3.4.2   Tổng liều (liều hấp thụ) 

3.4.2.1   Yêu cầu chung 

Thông số quan trọng nhất của quá trình chiếu xạ là tổng năng lượng ion hoá hấp thụ bởi vật chất, được 

gọi là “liều hấp thụ”. Đơn vị liều hấp thụ là Gray (Gy). 1 Gy tương đương với năng lượng 1 Jun/1 kg. Liều 

hấp thụ phụ thuộc vào mức độ nhiễm bẩn ban đầu (số lượng vi sinh vật), loại vi sinh vật và mục đích xử 

lý. Điều quan trọng là sản phẩm phải nhận được liều hấp thụ tối thiểu yêu cầu để đạt được hiệu ứng 

mong muốn và tỉ số đồng đều của liều được duy trì ở mức hợp lý. Điều này đòi hỏi phải thực hiện đo 

phân bố liều trong sản phẩm. 

Để kiểm soát quá trình chiếu xạ sao cho đạt được liều qui định, cần phải xem xét nhiều khía cạnh, trong đó 

quan trọng nhất là kỹ thuật đo liều. Cần tham khảo các tài liệu hướng dẫn đo liều. Có một số nguồn thông 

tin về đo liều được liệt kê trong phần tham khảo (Xem tiêu chuẩn IAEA 1977, 1981, McLaughlin, et.al. 1989 

và các tiêu chuẩn của ASTM). 

Cần áp dụng các qui trình đặc biệt để giữ các liều kế khi chiếu xạ thức ăn gia cầm để rời (ở máy có 

công suất cao) đối với chùm điện tử, để các liều kế đó không bị cuốn theo sản phẩm đã xử lý. Cũng 

trong trường hợp này, cần chú ý chọn các liều kế để đảm bảo rằng sự dịch chuyển của chúng tương 

đồng với dòng chảy của vật liệu.  

3.4.2.2   Liều để khử nhiễm các thành phần thức ăn gia cầm 

Các thành phần thức ăn gia cầm có nguồn gốc từ động và thực vật nói chung thường bị nhiễm vi sinh 

vật (vi khuẩn và mốc) và/hoặc côn trùng (xem 3.1). Số lượng vi sinh vật, loại vi sinh vật và côn trùng là 

khác nhau đối với từng nguyên liệu cụ thể, xuất xứ, điều kiện khí hậu, thu hoạch, nghiền, xử lý, công 

nghệ bảo quản và vận chuyển được sử dụng, bao bì sử dụng, điều kiện môi trường nói chung và hoàn 

cảnh xử lý, bao gồm đặc tính và các biện pháp kiểm soát chất lượng. 

Liều cần thiết để ngừng sự phát triển tiếp theo của trứng côn trùng và ấu trùng trong thức ăn gia cầm sẽ 

nhỏ hơn 1 kGy. 

Liều hấp thụ cần thiết để giảm lượng vi khuẩn và nấm mốc được qui định bởi cơ quan có thẩm quyền, 

trong một số trường hợp được qui định bởi những qui định thương mại quốc tế hoặc ngành công nghiệp 

chế biến thức ăn và trong thiết bị chiếu xạ cụ thể cần kiểm tra lại số lượng vi sinh vật tối đa gặp phải 

trong các lô cụ thể. 
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Khử Salmonella và các vi khuẩn gây bệnh đường ruột khác như loại Escherischia coli, Yersinia 

enterocolitica, Campylobacter và Listeria monocytogenes trong các thành phần thức ăn chăn nuôi có 

thể đạt được ở mức liều hấp thụ tương đối thấp. Các vi sinh vật thuộc họ Enterobacteriaceae nói chung 

nhạy cảm với bức xạ và có thể khử được ở liều từ 4 kG đến 6 kGy.  

Số lượng nấm mốc như Aspergillus, Penixilium, Fusarium thường giảm đáng kể ở liều hấp thụ 5 kGy. 

Tuy vậy, các độc tố vi nấm sinh ra trước xử lý không bị ảnh hưởng nhiều bởi bức xạ. 

Thực tế, liều 3 kG đến 7 kGy ở điểm có suất liều cực tiểu trong sản phẩm là đủ để giảm số vi sinh vật 

tới mức chấp nhận được mà không gây ra thay đổi hoá học đáng kể nào trong thức ăn. 

Khi chiếu xạ sẽ tạo ra các gốc tự do làm phân huỷ các lipit và hình thành các peroxit và các sản phẩm 

ôxy hoá khác giống như quá trình tự ôxy hoá trong các điều kiện hiếu khí. Tuy vậy, thức ăn cho vật nuôi 

được xử lý bằng bức xạ ion hoá có thể được chấp nhận vì chiếu xạ ở liều 6 kGy chỉ tạo ra lượng nhỏ sản 

phẩm ôxy hoá chất béo trong thức ăn. 

Cần phải chú ý rằng, các liều hấp thụ hiệu quả cần thiết cho việc kiểm soát vi sinh vật lớn hơn liều kiểm 

soát côn trùng. Do vậy, chiếu xạ các thành phần thức ăn gia cầm để kiểm soát vi sinh vật sẽ diệt hoàn 

toàn côn trùng có mặt ở tất cả các giai đoạn phát triển của chúng. 

Cũng cần phải chú ý rằng, nếu thức ăn hoặc các thành phần thức ăn đã được khử nhiễm trước bằng 

nhiệt hoặc bằng phương pháp khác (axít hữu cơ), bị tái nhiễm trong khi làm lạnh, xử lý và bảo quản 

(thường ở mức thấp), thì liều chiếu xạ cần thiết để khử mầm bệnh tái nhiễm có thể rất thấp và cần được 

xác định theo số lượng vi sinh vật còn lại. 

3.4.3   Điều kiện chiếu xạ 

Việc chiếu xạ các sản phẩm trên có thể được thực hiện trong điều kiện bình thường. 

3.5   Xử lý và bảo quản sau chiếu xạ 

Không có yêu cầu đặc biệt cho xử lý thức ăn gia cầm sau chiếu xạ, ngoại trừ việc sử dụng các thùng 

hoặc bao gói bảo vệ sự tái nhiễm. 

3.6   Yêu cầu đối với sản phẩm cuối cùng 

Đáp ứng các qui định về giới hạn tối đa đối với vi sinh vật trong thức ăn và các thành phần thức ăn gia cầm.  

3.7   Tài liệu minh chứng 

Thức ăn hoặc các thành phần thức ăn gia cầm được chiếu xạ cần được chỉ rõ trong tài liệu “đã được 

chiếu xạ” hoặc “đã được xử lý bằng bức xạ ion hoá” và mục đích chiếu xạ, chẳng hạn tẩy uế hoặc khử 
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nhiễm. Do đó, thông tin về thức ăn hoặc các thành phần thức ăn gia cầm đã chiếu xạ không chỉ để 

nhận biết đã được chiếu xạ mà còn thông tin cho người mua biết mục đích và ích lợi của chiếu xạ. 

3.8   Chất lượng của thành phần thức ăn gia cầm đã chiếu xạ  

Chiếu xạ như qui định trong 3.4 của qui phạm này không được làm biến đổi chất lượng của các thành 

phần đa lượng và vi lượng của thức ăn qua việc kiểm tra các chuẩn cứ thông thường, như khả năng tiêu 

hoá, mức năng lượng chuyển hoá và sự chuyển hoá các axít amin. 

Tuy vậy, trong số các chất vi lượng, một số vitamin rất nhạy cảm với chiếu xạ, phụ thuộc vào thành 

phần của thức ăn. Để tránh suy giảm hàm lượng vitamin nhất định do chiếu xạ, các vitamin này cần 

được bổ sung với lượng vượt quá qui định vào thức ăn trước khi khử nhiễm bằng chiếu xạ hoặc khi có 

thể, nên bổ sung vào sau chiếu xạ; lượng vượt quá này cần được tính toán theo kết quả thử nghiệm đối 

với mỗi trường hợp cụ thể. 

Nói chung, việc bảo quản thức ăn gia cầm bằng phương pháp chiếu xạ không làm giảm chất lượng so với 

thức ăn gia cầm không chiếu xạ. Về chất lượng, chiếu xạ rất hiệu quả và hoàn toàn an toàn để khử nhiễm 

các thành phần thức ăn. 
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cầm [Code of Good Irradiation Practice for the Control of Pathogenic Microorganisms in Poultry 

Feed (ICGFI Document no. 19)]. 
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• TCVN 7514 : 2005 Qui phạm thực hành chiếu xạ tốt để diệt côn trùng trong quả khô và các loại 

hạt khô [Code of Good Irradiation Practice for Insect Disinfestation of Dried Fruits and Tree Nuts 

(ICGFI Document no. 20)]. 

• Control of Irradiated Food in Trade - a compilation of principles and international 

recommendations for regulatory control measures (ICGFI Document no. 21). IAEA, Vienna, 1995.  

• ASEAN/ICGFI Seminar on Food Irradiation, Jakarta, 12 - 16 June 1995, Vienna, 1995. (ICGFI 

Document no. 22). IAEA, Vienna, 1995.  

• Workshop on the Implications of GATT Agreements on Trade in Irradiated Food, Marseille, 

France, 13 - 15 November 1995. (ICGFI Document no. 23). IAEA, Vienna, 1996.  

• ASEAN/ICGFI Seminar on Food Irradiation for Food Industry and Trade, Bangkok, Thailand,     

1-4 April 1997. (ICGFI Document no. 24). IAEA, Vienna, 1997.  

• Taller sobre Armonización de Regulaciones en Irradiación de Alimentos en América Latina y el 

Caribe, Lima, Peru, 21 - 25 April 1997. (Documento GCIIA No. 25) IAEA, Vienna, 1997.  

Publications Relating to Food Irradiation Issued under the Auspices of ICGFI  

• Trade Promotion of Irradiated Food (IAEA-TECDOC-391). IAEA, Vienna, 1986.  

• Regulations in the Field of Food Irradiation (IAEA-TECDOC-585) (replaces IAEA -TECDOC - 422). 

IAEA, Vienna, 1991.  

• Update of Regulations in the Field of Food Irradiation (supplement to IAEA -TECDOC - 585, 

November 1995, Vienna).  

• Task Force on the Use of Irradiation to Ensure Hygienic Quality of Food. Report of the Task 

Force Meeting on the Use of Irradiation to Ensure Hygienic Quality of Food, held in Vienna,         

14 -18 July 1986. (WHO/EHE/FOS/87.2). WHO, Geneva, 1987.  

• Guidelines for Acceptance of Food Irradiation. Report of a Task Force Meeting on 

Marketing/Public Relations of Food Irradiation held in Ottawa, Canada, 15-19 September 1986. 

(IAEA -TECDOC - 432). IAEA, Vienna, 1987.  

• Safety Factors Influencing the Acceptance of Food Irradiation Technology. Report of the Task 

Force Meeting on Public Information of Food Irradiation, held in Cadarache, France, 18 - 21 

April 1988 (IAEA -TECDOC - 490). IAEA, Vienna, 1989.  
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• Harmonization of Regulations on Food Irradiation in the Americas. Proceedings of an Inter-

American Meeting held in Orlando, Florida, USA, 27 November to 1 December 1989 (IAEA-

TECDOC-642). IAEA, Vienna, 1992.  

• Consultation on Microbiological Criteria for Foods to be Further Processed including by 

Irradiation. Report of the Task Force Meeting, held in Geneva, 29 May to 2 June 1989 

(WHO/EHE/FOS/89.5). WHO, Geneva, 1989.  

• Irradiation of Poultry Meat and its Products - A Compilation of Technical Data for its 

Authorization and Control (IAEA-TECDOC-688). IAEA, Vienna, 1993.  

• Irradiation of Spices and other Vegetable Seasonings - A Compilation of Technical Data for its 

Authorization and Control (IAEA - TECDOC-639). IAEA, Vienna, 1992.  

• Irradiation of Strawberries - A Compilation of Technical Data for its Authorization and Control 

(IAEA-TECDOC-779). IAEA, Vienna, 1994.  

• Facts about Food Irradiation (a set of 14 "Fact Sheets" covering all aspects of food irradiation 

issued as public information). IAEA, Vienna, 1991. ICGFI Fact Series 1 - 14). 

• Review of Data on High Dose (10-70 kGy) Irradiation of Food, Report of a Consultation held in 

Karlsruhe, Germany, 29 August to 2 September 1994. (WHO/FNU/FOS/95.10). WHO, Geneva 1995.  

• ICGFI Brochure on Food Irradiation and the Food Industry - "Catch the Wave" (1996).  

• Irradiation of "Red" Meat - a Compilation of Technical Data for its Authorization and Control 

(IAEA-TECDOC-902). IAEA, Vienna, 1996.  

• Irradiation of Bulbs and Tuber Crops - a Compilation of Technical Data for its Authorization and 

Control (IAEA-TECDOC-937). IAEA, Vienna, 1997.  

• Irradiation of Seafoods and Froglegs - a Compilation of Technical Data for its Authorization and 

Control (IAEA-TECDOC) (in preparation). 

 

_____________________________ 


